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Nghiên cứu kết quả điều trị viêm da dầu ở người lớn bằng  
bôi thuốc mỡ Corticoid kết hợp với uống Itraconazol 

 
Nguyễn Văn Thường, Hoàng Thị Ngọ 

Tóm tắt 
Qua nghiên cứu kết quả điều trị trên bệnh nhân 

viêm da dầu ở người lớn bằng bôi thuốc mỡ Corticoid 
kết hợp với uống Itraconazol tại Bệnh viện Da liễu 
Trung ương, sau khi kết thúc 6 tuần điều trị chúng tôi 
thấy kết quả đạt rất tốt là 76,7%; tốt chiếm 20%; trung 
bình là 3,3%; không có bệnh nhân nào không đáp 
ứng với điều trị. 

Từ khoá: viêm da dầu, corticoid, Itraconazol, điều trị. 
Summary 
The study on adult patients with seborrheic 

dermatitis treated with corticoid ointment and oral 
Itraconazol at National Hospital of Dermatology and 
Venereology. The results after 6 weeks were 76.7% 
very good, 20% good, 3.3% medium and no one 
unresponsive to the treatment. 

Keywords: seborrheic dermatitis, corticoid, 
Itraconazol, treatment. 

Đặt vấn đề 
Viêm da dầu - một bệnh da thường gặp, tuy không 

ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân nhưng ảnh 
hưởng nhiều đến tâm sinh lý, thẩm mỹ của người 
bệnh. Hiện tại bệnh được nhiều nhà khoa học, các 
bác sỹ quan tâm nghiên cứu, đã có nhiều phương 
pháp điều trị được áp dụng nhưng chưa có phương 
pháp nào là thực sự hiệu quả và triệt để. Dùng thuốc 
kháng nấm để uống và bôi mỡ corticoid để điều trị 
viêm da dầu đã được một số tác giả nước ngoài áp 
dụng và một số báo cáo khoa học cho thấy liệu pháp 
này mang lại hiệu quả tích cực. Tuy nhiên cho đến 
hiện nay chưa có một công trình nào được công bố ở 
Việt Nam chính vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu 
đề tài nhằm mục tiêu: “đánh giá hiệu quả điều trị viêm 
da dầu ở người lớn bằng uống Itraconazol kết hợp với 
bôi mỡ corticoid tại Bệnh viện Da liễu Trung ương”. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
- Các bệnh nhân viêm da dầu người lớn tuổi từ 18 

đến 60 được khám và điều trị tại Phòng khám Bệnh 
viện Da liễu Trung ương từ tháng 3 đến tháng 9/2009. 

- Tiêu chuẩn chẩn đoán viêm da dầu: 
+ Dát đỏ ranh giới không rõ trên có vảy da bóng 

mỡ màu vàng.  
+ Vị trí ở: Da đầu, sau tai, ống tai ngoài, rãnh mũi 

má, lông mày, bờ mi, vùng trước xương ức và liên bả. 
Một số vị trí ít gặp như nách, kẽ dưới vú, bẹn, kẽ liên 
mông. 

+ Triệu chứng cơ năng: ngứa, rát bỏng. 
- Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân: 
Tất cả bệnh nhân bị viêm da dầu thể từ trung bình 

đến nặng, tuổi từ 18 đến 60. 
- Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân:  

+ Các bệnh nhân không đồng ý hợp tác nghiên 
cứu. 

+ Bệnh nhân dưới 18 tuổi và trên 60 tuổi. 
+ Phụ nữ có thai và đang cho con bú. 
+ Suy gan, tim, thận. 
+ Bệnh nhân tâm thần. 
+ Mắc các nhiễm trùng nặng như: Viêm phổi, lao, 

sốt rét … 
+ Bệnh nhân ung thư. 
+ Bệnh nhân có HIV dương tính. 
+ Bệnh nhân có Demodex dương tính ≥ 5 con/vi 

trường. 
- Vật liệu nghiên cứu: 
Sporal 100mg, viên nang mềm, vỉ có 4 viên, sản 

xuất tại Thái lan. 
Eumovat: Tube chứa 5g Clobetasone butyrate 

0,05%, sản xuất tại Anh 
2. Phương pháp nghiên cứu. 
Thử nghiệm lâm sàng, tiến cứu. 
- Uống Sporal 100mg x 2viªn/ngµy trong 14 ngày, 

sau đó uống mỗi tuần trong một ngày nhất định 2 
viên Sporal, kết hợp bôi Eumovat 2 lần/ngày trong 1 
tuần liên tiếp. 

- Bệnh nhân được theo dõi sau 2 tuần, 4 tuần và 
kết thúc điều trị sau 6 tuần. 

- Đánh giá kết quả điều trị theo cách tính điểm của 
Avner Shemer MD [2] như sau: 

+ Ngứa: 
Không ngứa: 0 điểm 
Ngứa ít: 1 điểm 
Ngứa vừa:2 điểm 
Rất ngứa:3 điểm 
+ Bỏng rát: 
Không bỏng rát:0 điểm 
Bỏng rát ít: 1 điểm 
Bỏng rát vừa: 2 điểm 
Rất bỏng rát: 3 điểm 
+ Đỏ da: 
Không đỏ da: 0 điểm 
Đỏ da ít:1 điểm 
Đỏ da vừa:2 điểm 
Rất đỏ da: 3 điểm 
+ Vảy da: 
Không vảy: 0 điểm 
Vảy da ít:1 điểm 
Vảy da vừa: 2 điểm 
Rất nhiều vảy: 3 điểm 
Tính tổng số điểm sau khi kết thúc đợt điều trị (6 

tuần): 
+ Tổng số điểm là: 0 (khỏi hoàn toàn): kết quả 

điều trị: rất tốt 
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+ Tổng số điểm là: 1 – 2: Kết quả điều trị: Tốt 
+ Tổng số điểm là: 3-4 : kết quả điều trị: Trung bình 
+ Tổng số điểm là: ≥5: kết qủa điều trị: ít tác dụng. 
- Xử lý số liệu theo phương pháp thống kê Y học 
Kết quả nghiên cứu 
1. Thông tin chung về tuổi, giới. 
Bảng 1. Thông tin chung về tuổi, giới (n = 30) 

 Nam Nữ Cả 2 giới tuổi 
trung bình 

Tổng số 

n 18 12 
% 60 40 

36,9 ± 10,7 30 

Nhận xét: Tuổi trung bình của hai giới mắc bệnh 
viêm da dầu là 30,9 ± 10,7; nam bị nhiều hơn nữ. 

2. Kết quả điều trị. 
2.1. Kết quả điều trị sau 2 tuần 
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Biểu đồ 3.1: Kết quả điều trị viêm da dầu bằng uống Itraconazol 

kết hợp với bôi mỡ Corticoid sau 2 tuần (n=30) 
Nhận xét biểu đồ 3.1: Sau 2 tuần điều trị, tỉ lệ rất 

tốt là 20%, tốt là 33,3%, trung bình là 36,7%. Có 10% 
trường hợp ít tác dụng. 

2.1. Kết quả điều trị sau 4 tuần. 
Bảng 2. Kết quả điều trị viêm da dầu bằng uống 

Itraconazol kết hợp với bôi mỡ corticoid sau 4 tuần 
(n=30) 

Sau 4 tuần Tuần 
Kết quả n % 

Rất tốt 13 43,3 
Tốt 15 50 

Trung bình 2 6,7 
ít tác dụng 0 0 

Tổng 30 100 
Nhận xét bảng 2: Sau 4 tuần điều trị, tỉ lệ rất tốt là 

43,3%, tốt là 50%, trung bình là 6,7%. Không có 
trường hợp ít tác dụng. 

2.3. Kết quả điều trị sau 6 tuần 
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Biểu đồ 2. Kết quả điều trị viêm da dầu bằng uống Itraconazol 

kết hợp với bôi mỡ corticoid sau 6 tuần (n=30) 

Nhận xét biểu đồ 3.2: Sau 6 tuần điều trị, tỉ lệ rất 
tốt là 76,7%, tốt là 20%, trung bình là 3,3%, không có 
trường hợp nào là không đáp ứng với thuốc. 

Bàn luận 
Sau 2 tuần điều trị VDD bằng uống itraconazol 

200mg trong 24 giờ kết hợp bôi mỡ corticoid nhẹ là 
Eumovat có chứa 0,05% clobetasone butyrat ngày 2 
lần sáng, tối trong 1 tuần cho kết quả điều trị từ tốt trở 
lên có 16/30 bệnh nhân chiếm 53,3%. Như vậy dùng 
phác đồ này có tác dụng tương đối tốt từ những ngày 
đầu điều trị làm giảm nhanh các triệu chứng lâm sàng 
như giảm đỏ, phù nề, vảy da bóng mỡ, giảm gầu và 
đặc biệt là giảm các triệu chứng cơ năng gây khó chịu 
cho bệnh nhân như ngứa, rát, giúp bệnh nhân cảm 
thấy an tâm điều trị và thầy thuốc cũng thấy phác đồ 
điều trị của mình đạt kết quả khả quan. Như vậy có 
thể khẳng định rằng Eumovat - một loại mỡ corticoid 
dùng để bôi tại chỗ - đã phát huy tác dụng, tác động 
đến cơ chế bệnh sinh của bệnh là giảm viêm, giảm 
ngứa, giảm phù nề, giúp cải thiện điều trị một cách rõ 
rệt. Trong khi kết quả điều trị đạt mức trung bình chỉ 
có 11/30 bệnh nhân chiếm 36,7%, ít tác dụng chỉ có 
3/30 bệnh nhân chiếm 10%. Kết quả này của chúng 
tôi cũng tương với các tác giả khác [1],[6],[7]. 

Sau 4 tuần điều trị, kết quả từ tốt trở lên là 28/30 
bệnh nhân chiếm 93,3%. Kết quả trung bình chỉ có 
1/30 bệnh nhân chiếm 3,3%. ít tác dụng không có 
trường hợp nào. Như vậy có thể nói sau 4 tuần điều trị 
bằng uống itraconazol - một loại thuốc chống nấm 
mạnh và cũng tương đối an toàn- nhưng với liều chỉ 
200mg/24giờ uống duy nhất một ngày trong tuần 
trong 2 tuần tiếp theo. Trong 2 tuần này thuốc 
corticoid đã ngừng bôi nhưng kết quả điều trị diễn 
biến theo chiều hướng tốt, các triệu chứng trên lâm 
sàng như đỏ da, vảy da, phù nề giảm mạnh, các triệu 
chứng cơ năng như ngứa, rát bỏng đồng thời cũng 
giảm nhiều. Chúng tôi cho rằng, giai đoạn này đã 
ngừng bôi corticoid nhưng có lẽ thuốc chống nấm vẫn 
có nồng độ tương đối cao trong các tổ chức tiếp tục 
diệt nấm và có thể tác dụng giảm viêm của corticoid 
tuy có giảm nhưng vẫn còn cùng góp phần cải thiện 
kết quả điều trị. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi 
tương đương với một số tác giả như Lê Anh Tuấn [1], 
và các tác giả nước ngoài như Elewski B sau 4 tuần 
điều trị kết quả đạt từ tốt trở lên là 89%[4], có thấp 
hơn chúng tôi một chút nhưng sự khác biệt này 
không có ý nghĩa thống kê. Avner Shermer MD 
sau 4 tuần điều trị cho kết quả tốt là 83% [2]. 

Sau khi kết thúc một liệu trình điều trị là 6 tuần, 
nhưng thực chất chỉ uống thêm mỗi tuần 200mg 
itraconazol vào một ngày nhất định trong tuần cho kết 
quả từ tốt trở lên là 29/30 bệnh nhân chiếm 96,7%, 
bệnh nhân đạt kết quả trung bình là 1 bệnh nhân 
chiếm 3,3%, ít tác dụng không có bệnh nhân nào. 
Như vậy ta thấy rõ hiệu quả điều trị của phác đồ này 
với 2 loại thuốc kết hợp là thuốc kháng nấm đường 
uống và mỡ bôi corticoid tại chỗ cho kết quả tương 
đối tốt. Kết quả này cũng phù hợp với các tác giả 
trong và ngoài nước [1],[2],[3],[4],[5]. 
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Kết luận 
Sau 6 tuần điều trị viêm da dầu người lớn thể từ 

trung bình đến nặng bằng uống Itraconazol cho kết 
quả như sau: 

Kết quả đạt rất tốt là 76,7%; tốt chiếm 20%; trung 
bình là 3,3%; không có bệnh nhân nào không đáp 
ứng với điều trị. 
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NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

TRÊN MỘT SỐ ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

Nguyễn Minh Sơn - Trường Đại học Y Hà Nội 
 
 
TÓM TẮT 
Mục tiêu. mô tả tình hình sử dụng, bảo quản và 

hướng xử trí ở những đối tượng sử dụng hóa chất bảo 
vệ thực vật. Đối tượng và phương pháp: sử dụng 
nghiên cứu ngang mô tả trên 659 đối tượng Là thành 
viên trong gia đình trong năm qua có tham gia phun 
hóa chất trừ sâu ít nhất mỗi vụ 1 lần, cả năm ít nhất là 
2 lần. Kết quả nghiên cứu: 665 đối tượng được phỏng 
vấn, nam chiếm 83% phát hiện 12,9% đối tượng trả 
lời hóa chất bảo vệ thực vật luôn được giữ trong nhà. 
Nguồn cung cấp hóa chất bảo vệ thực vật trên địa 
bàn tỉnh chỉ có 58,6% do các cơ sở nhà nước quản lý 
cung cấp. Số người phun được hướng dẫn cách sử 
dụng và bảo quản hóa chất bảo vệ thực vật chỉ có 
29,5%. Không có hướng xử trí khi xuất hiện các dấu 
hiệu ngộ độc là 32,8%, chỉ có 9% đến trạm y tế và 
1,1% đến khám các y bác sĩ tư nhân khi xuất hiện các 
dấu hiệu ngộ độc sau phun thuốc. 

Từ khóa: hóa chất bảo vệ thực vật. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Hóa chất vệ thực vật là một loại vật tư nông nghiệp 

đặc thù, rất cần thiết để bảo vệ năng suất, chất lượng 
cây trồng. Ngoài công dụng phòng trừ dịch hại bảo vệ 
cây trồng hầu hết các loại hóa chất bảo vệ thực vật 
đều có khả năng gây ngộ độc cho người, động vật, cây 
trồng, sinh vật có ích, gây ô nhiễm môi trường [1].  

ở Quảng Trị theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ 
thực vật hàng năm trên địa bàn tỉnh tiếp nhận từ 12 
tấn đến 13 tấn hóa chất bảo vệ thực vật. Việc sử 
dụng hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn bao gồm 
việc phân phối bảo quản hướng dẩn sử dụng, cũng 
như nghiên cứu tình trạng hiểu biết của người sử dụng 
và mức độ ô nhiễm môi trường, ô nhiễm rau màu từ 
trước đến nay chưa có một nghiên cứu nào. Vì thế 

chúng tôi tiến hành nghiên cứu:”Nghiên cứu tình hình 
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên một số địa bàn 
tỉnh Quảng Trị”.  

Mục tiêu nghiên cứu: mô tả tình hình sử dụng, 
bảo quản và hướng xử trí ở những đối tượng sử dụng 
hóa chất bảo vệ thực vật. 

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng mẫu 
Trong nghiên cứu của chúng tôi đối tượng mẫu 

được chọn là hộ gia đình  
2. Đối tượng nghiên cứu 
Là thành viên trong gia đình trong năm qua có 

tham gia phun hóa chất trừ sâu ít nhất mỗi vụ 1 lần, 
cả năm ít nhất là 2 lần 

Các sản phẩm rau màu được bán trên thị trường.  
3. Phương pháp nghiên cứu 
3.1. Cỡ mẫu 
Cỡ mẫu nghiên cứu được áp dụng trong nghiên 

cứu này là cỡ mẫu ước lượng một tỷ lệ với độ chính 
xác tuyệt đối: (1) 

Trong đó:  
n: là cỡ mẫu,  
d = 0,04 độ chính xác tuyệt đối của p 
p = 50%: tỷ lệ ước tính thực hành của người dân 

về an toàn trong sử dụng và bảo vệ hoá chất thực vật.  
Thay vào công thức (1) ở trên chúng tôi tính được 

cỡ mẫu n = 601. 
Thực tế nghiên cứu đã tiến hành với cỡ mẫu n = 

665 hộ gia đình, tương ứng là 665 đối tượng đã được 
phỏng vấn. 


